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ĐỀ NGHỊ 
Cần tiếp tục duy trì biện pháp can thiệp cải thiện 

môi trường và tuyên truyền cho người chăn nuôi về xử 
lý chất thải chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại. Mở rộng mô 
hình can thiệp ra cộng đồng chăn nuôi lợn hộ gia đình. 
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Nghiên cứu chẩn đoán Và đặc điểm Tổn thương u máu lớn ở gan 

 
Đoàn Ngọc Giao, Lê Trung Hải 

 
Tóm tắt 
Nghiên cứu 66 trường hợp u máu gan lớn (có 

đường kính trên 4 cm) cho thấy: triệu chứng lâm sàng 
chủ yếu là đau vùng gan (100%). Biến chứng (3%) 
gồm vỡ u và u hoại tử nhiễm trùng. Siêu âm có tỷ lệ 
chẩn đoán đúng u máu gan là 69,2% với hình ảnh 
khối tăng âm và ranh giới rõ. Chụp cắt lớp vi tính có tỷ 
lệ chẩn đoán đúng là 90,8%. Vị trí u máu chủ yếu gặp 
ở gan phải (62,1%), gan trái 31,8%. Kích thước khối u 
trung bình đo được trong mổ là 9,1 cm. Hầu hết u máu 
gan là thể hang. 

Từ khóa: u máu gan, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính 
Summary 
Study on 66 cases of large hepatic hemangioma 

(with size > 4 cm) showed that: the common clinical 
symptom was pain on hepatic area. The complication 
of this disease were rupture and infectional necrosis. 
Sonography had the accuracy diagnosis rate of 
69.2% with hyperechogenic mass and clear border, 
while those of computer tomography was 90.8%. The 
hepatic hemangioma located in right liver was 62.1%, 
in left liver 31.8%. The mean size of hemangioma 
was 9.1 cm. The most common of hepatic 
hemangiomas were cavernous. 

Keywords: hepatic hemangioma, ultrasound, 
computer tomography 

Đặt vấn đề  
U máu gan là dị dạng mạch máu bẩm sinh và là 

khối u lành tính của gan. U máu gan có 2 loại: u máu 
nhỏ (hay gặp hơn) và u máu lớn. U máu gan có thể xẩy 
ra ở mọi lứa tuổi và không có nguy cơ ung thư hóa. 

Khi khối u máu kích thước nhỏ (đường kính ≤ 4 cm) 
sẽ không có triệu chứng và thường chỉ được phát hiện 
tình cờ khi thăm khám ổ bụng bằng các phương tiện 
chẩn đoán hình ảnh. Khối có thể gặp ở thùy phải hoặc 
thùy trái của gan. Các khối u máu có đường kính > 
4cm được coi là có kích thước lớn, u thường đơn độc và 
hay có các triệu chứng lâm sàng. U máu được tạo nên 
bởi các mạch máu giãn, thành mỏng, lót bởi một lớp tế 

bào nội mô dẹt, trưởng thành bình thường và được 
ngăn cách bởi các vách xơ mỏng, không có sự hiện 
diện của các bè tế bào gan trong u. Hiện nay, những 
tiến bộ về kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đã cho phép 
cải thiện đáng kể việc phát hiện các bệnh lý gan mật, 
trong đó có các tổn thương dạng u của gan. U máu 
gan thường tiến triển rất chậm, do đó việc chẩn đoán 
chính xác u máu gan là rất cần thiết với mục đích: phân 
biệt với các khối u ác tính của gan để tránh cho bệnh 
nhân phải mổ hay hóa trị liệu không cần thiết và quyết 
định điều trị một cách thích hợp. ở Việt Nam, còn chưa 
có nhiều công trình nghiên cứu về u máu gan. 

Bài viết nêu lên một số vấn đề về chẩn đoán và 
đặc điểm tổn thương u máu lớn ở gan. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Gồm 66 trường hợp u máu gan lớn (đường kính 

của u trên 4 cm) được điều trị phẫu thuật tại bệnh viện 
Việt  Đức từ 3/2001 đến 7/2008. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng: tuổi, giới, một số yếu tố liên quan tới sự phát 
triển u máu gan, các triệu chứng lâm sàng, cận lâm 
sàng - Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh: siêu 
âm, chụp cắt lớp vi tính (CT) có tiêm thuốc cản 
quang, chụp cộng hưởng từ, chụp động mạch gan. 

- Nghiên cứu các đặc điểm tổn thương: vị trí u 
máu, kích thước, ranh giới, số lượng, màu sắc, mật 
độ; tình trạng gan, ổ bụng; tổn thương giải phẫu bệnh. 

- Xử lý số liệu theo chương trình SPSS 15. 
kết quả nghiên cứu 
1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. 
66 bệnh nhân u máu gan lớn gồm 7 nam (10,6%) 

và 59 nữ (89,4%), tuổi trung bình: 48,1  8,2 tuổi (từ 
32-73 tuổi), gặp nhiều nhất là từ 40-49 tuổi (47,1%). 
Thời gian từ khi phát hiện u máu gan đến khi phẫu 
thuật trung bình: 9,8 tháng (3 – 84 tháng). 
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- Trong số 59 bệnh nhân (BN) nữ có 31 bệnh 
nhân (52%) đẻ từ 2 con trở lên.  

- Các triệu chứng lâm sàng hay gặp là đau vùng 
gan (100%), gầy sút (22,7%), đầy bụng khó tiêu 
(19,7%), khám thấy gan to, sờ thấy u (24,2%). Có 1 
BN có biến chứng vỡ khối u máu gan và 1 BN u hoại 
tử nhiễm trùng.  

- Các xét nghiệm máu, sinh hóa, chức năng gan, 
xét nghiệm chỉ điểm ung thư (AFP, CEA, CA 19-9) 
nhìn chung trong giới hạn bình thường. 

2. Chẩn đoán hình ảnh u máu gan. 
- Siêu âm: có tỷ lệ chẩn đoán đúng là 43/66 

(69,2%) BN. Đặc điểm hình ảnh siêu âm u máu gan: 
gặp nhiều nhất là hình tăng âm 48,5% và hỗn hợp âm 
37,9%. 

- Chụp cắt lớp vi tính (CT): có tỷ lệ chẩn đoán 
đúng là 59/65 (90,8%) BN với một số đặc điểm hình 
ảnh u máu gan trên CT: 

+ Trước tiêm thuốc cản quang: chủ yếu là hình 
ảnh giảm tỷ trọng đồng nhất (56,9%) và giảm tỷ trọng 
không đồng nhất (40%) với vùng tỷ trọng thấp hơn 
trong u.  

+ Sau tiêm thuốc cản quang: Thì động mạch: u 
ngấm thuốc cản quang chủ yếu dạng nốt ngoại vi 
(90,8%). Thì tĩnh mạch cửa: 93,9% các trường hợp 
đều tiếp tục ngấm thuốc hướng tâm u. Thì muộn: có 
52,3% các khối u ngấm thuốc hoàn toàn và 46,2% 
không ngấm hoàn toàn.  

- Chụp cộng hưởng từ cho 2 BN có u ở gan phải 
và gan trái.  

+ Trên T1WI: giảm tín hiệu không đều so với nhu 
mô gan, ranh giới rõ.  

+ Trên T2WI: tăng tín hiệu mạnh không đều so 
với nhu mô gan lành. 

- Chụp động mạch gan: cho 3 BN (u gan phải 2 
BN, gan trái 1 BN) cho hình ảnh ổ đọng thuốc rải rác từ 
ngoại vi vào trung tâm khối ở thì động mạch và giữ 
thuốc lâu đến thì tĩnh mạch cửa.  

3. Đặc điểm tổn thương u máu gan trong mổ. 
- Kích thước u máu gan: Đường kính u trung 

bình: 9,1  6,2 cm (5-45 cm). 
- Hình ảnh đại thể: màu đỏ thẫm, xốp, chứa dịch 

máu. Các khối u đều có ranh giới tương đối rõ với nhu 
mô gan lành. Đa số trên lát cắt có những hang hốc và 
xơ hóa từng phần.  

- Hình ảnh vi thể: các khoảng mạch giãn không 
đều, lớp tế bào nội mô lót hình thoi dẹt, thưa. Các 
xoang mạch chứa hồng cầu được ngăn cách bởi các 
vách liên kết xơ và không có hiện diện của các tế 
bào gan. Những biến đổi có thể gặp về mặt vi thể là 
huyết khối (3), chảy máu (2), xơ hóa (11) và thoái 
hóa kính (4).  

- Vị trí u máu gan: chủ yếu ở gan phải 41/66 
(62,1%) BN, ở gan trái 21/66 (31,8%) BN, 3 trường 
hợp ở 2 bên gan và 1 ở thùy đuôi. 

- Phương pháp phẫu thuật: cắt gan 62/66 
(93,9%) BN và phẫu thuật bóc u 4/66 (6,1%) BN. 

 

Bàn luận 
U máu gan là tăng sinh mạch máu lành tính hay 

gặp nhất (80%). Đau bụng vùng gan là biểu hiện lâm 
sàng hay gặp nhất và thường là lý do khiến bệnh 
nhân đến khám và phát hiện bệnh. Hầu hết các bệnh 
nhân của chúng tôi đều khởi phát bằng triệu chứng 
này. P. Herman (2005) cho rằng các BN u máu lớn 
hơn 14 cm đường kính khó có thể điều trị hết đau 
được. Các triệu chứng khác có thể gặp như gầy sút, 
cảm giác đầy bụng khó tiêu, nôn hay buồn nôn, sờ 
thấy u/gan to hay bụng to dần. Hai triệu chứng ít gặp 
là vàng da tắc mật do u chèn ép đường mật và sốt đã 
được S.M. Lerner và CS - 2004, J.E. Losanoff và CS 
– 2008 đề cập. Chúng tôi gặp hai trường hợp (1,8%) 
có sốt đều là trên BN u máu gan có biến chứng (hoại 
tử nhiễm trùng hoặc vỡ chảy máu). L. Gandolfi và CS 
(1991) và một số tác giả khác gặp tỷ lệ biến chứng từ 
4,5-19,7% và thường là nguyên nhân cơ học.  

Trong các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, siêu 
âm và chụp cắt lớp vi tính thường hay được sử dụng 
để chẩn đoán u máu gan. Hình ảnh siêu âm điển hình 
của u máu gan là khối tăng âm đồng nhất, ranh giới 
rõ. Herman (2005) thấy có 67,4% trường hợp siêu âm 
cho hình ảnh điển hình. Số liệu của chúng tôi cho 
thấy siêu âm có tỷ lệ chẩn đoán đúng là 69,2%, hình 
ảnh siêu âm tương đối đồng nhất gặp ở 48,5% và hỗn 
hợp âm ở 37,9%. Theo Nguyễn Phước Bảo Quân 
(2002), M.M. Machado và CS (2006): sự tăng âm của 
u máu gan là do có nhiều mặt phân cách giữa các 
khoảng mạch và chứa máu trong lòng. Trong 23 
trường hợp siêu âm không chẩn đoán được là u máu 
gan của chúng tôi, chủ yếu (78,3%) là những trường 
hợp u có kích thước rất lớn (>10cm). Trong đó 1 
trường hợp u có đường kính 30cm hoại tử, thoái hóa 
dạng nang dịch, chẩn đoán nhầm là u tuyến nang. 
Các trường hợp còn lại chẩn đoán là ung thư tế bào 
gan với các hình ảnh không đặc hiệu, chủ yếu là hỗn 
hợp âm hay giảm âm so với nhu mô gan.  

Chụp cắt lớp vi tính thường được chỉ định tiếp sau 
khi siêu âm phát hiện có khối u gan, nhất là trong 
những trường hợp u máu gan lớn không cho hình ảnh 
siêu âm điển hình. Phương pháp được tiến hành ở hai 
giai đoạn trước và sau tiêm thuốc cản quang tĩnh 
mạch. Đặc tính huyết động của thuốc cản quang chính 
là chìa khóa để chẩn đoán u máu gan và phân biệt với 
các tổn thương dạng u khác của gan. Trước tiêm thuốc 
cản quang: Hầu hết các trường hợp (96,9%) trong 65 
bệnh nhân được chẩn đoán bằng cắt lớp vi tính trước 
mổ của chúng tôi đều cho hình ảnh khối tỷ trọng thấp 
hơn nhu mô gan lành. Sau tiêm thuốc cản quang: u 
máu gan là khối u duy nhất có hình ảnh tăng sáng đặc 
trưng sau tiêm thuốc cản quang trên chụp cắt lớp vi 
tính ba thì. Trong thì động mạch, chúng tôi ghi nhận 
hầu hết tất cả các trường hợp (90,8%) đều có hình ảnh 
ngấm thuốc mạnh dạng nốt không đều bắt đầu từ 
ngoại vi khối u, với tỷ trọng tương đương với động 
mạch chủ bụng. Trong thì tĩnh mạch cửa, hầu hết các
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trường hợp (93,9%) đều thấy ngấm thuốc tiếp tục 
hướng tâm chậm. Tính chất ngấm thuốc đặc biệt này ở 
thì tĩnh mạch cửa và thì muộn cho phép phân biệt với 
ung thư tế bào gan hay các khối u ác tính giàu mạch 
máu khác của gan. C. Ashida (1987) đã đưa ra các 
tiêu chuẩn về hình ảnh CT của u máu gan: khối tỷ 
trọng thấp trước tiêm thuốc, ngấm thuốc sớm ngoại vi 
sau tiêm, ngấm thuốc dần hướng tâm, thì muộn ít nhất 
trên 3 phút trước khi ngấm hoàn toàn và ngấm đầy 
thuốc đồng tỷ trọng có hoặc không có vùng không 
ngấm thuốc trung tâm u. Chúng tôi có 90,8% số trường 
hợp được chẩn đoán bằng cắt lớp vi tính. Theo chúng 
tôi, đặc điểm ngấm thuốc dạng nốt ngoại vi nên được 
bổ xung trong tiêu chuẩn của Ashida, bởi vì đây là một 
hình ảnh tương đối đặc hiệu của u máu gan gặp trong 
90,8% các trường hợp của chúng tôi. 

Các phương pháp có giá trị khác được ứng dụng 
trong chẩn đoán u máu gan là chụp cộng hưởng từ và 
chụp động mạch gan. Chúng tôi chỉ sử dụng chụp 
cộng hưởng từ cho 2 trường hợp: 1BN khối u quá lớn 
khó xác định nguồn gốc và một trường hợp chẩn đoán 
không rõ. Cả hai trường hợp này đều có hình ảnh 
cộng hưởng từ khá điển hình. Trong nhóm bệnh nhân 
chụp động mạch gan của chúng tôi, tất cả đều cho 
hình ảnh khá điển hình. Thì động mạch, có hình ảnh 
nhiều ổ đọng thuốc rải rác từ ngoại vi vào trung tâm 
khối và giữ thuốc lâu đến thì tĩnh mạch. Chụp động 
mạch có thể cho phép phân biệt u máu gan với ung 
thư tế bào gan hay các di căn gan giàu mạch.  

Hình ảnh tổn thương của u máu gan trong mổ cho 
thấy: Hầu hết các khối u đều nằm ở nông, lồi lên trên 
bề mặt gan dễ dàng nhận thấy trong mổ. Chỉ có 6 
trường hợp u nằm sâu trong nhu mô gan. Nhìn chung 
vị trí u máu gan chủ yếu gặp ở gan phải (62,1%), gan 
trái chỉ thấy ở 31,8%. Các nghiên cứu khác cũng đều 
cho thấy rằng phần lớn gặp u ở gan phải mặc dù có 
thể gặp ở mọi vị trí trong gan. Kích thước khối u trung 
bình đo được trong mổ là 9,1 cm. Kích thước khối u 
càng lớn thì nguy cơ phẫu thuật càng cao (liên quan 
đến thời gian mổ, lượng máu mất và lượng máu 
truyền trong mổ). Tác giả K. Hanazaki (1999) cũng có 
những nhận xét như vậy. Trong mổ, u máu có màu đỏ 
tím, mật độ mềm, ranh giới rõ so với nhu mô gan 
xung quanh. Trên đại thể, u máu xốp, gần giống như 
nhu mô phổi, có nhiều hang hốc, chứa đầy dịch máu 
đen và có thể ép xẹp. Sau khi lấy bỏ hết phần máu 
trong u, thấy u có màu hồng nhạt, ranh giới rõ. Trên vi 
thể, tất cả các trường hợp đều là u máu thể hang 
được cấu tạo bởi các khoảng mạch to nhỏ không đều, 
chứa hồng cầu. Các xoang mạch này được lót bởi một 
lớp tế bào nội mô dẹt, lành tính, được các vách liên 
kết xơ mỏng ngăn cách. T. Noda và CS (2005) cũng có 
nhận xét rằng hầu hết u máu gan là thể hang.  

Kết luận 
Qua nghiên cứu 66 trường hợp u máu gan lớn 

được điều trị phẫu thuật cắt bỏ, chúng tôi đi có một số 
kết luận sau: 

Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là đau vùng gan 
(100%), các triệu chứng khác không đặc trưng như 
gầy sút, đầy bụng khó tiêu, mệt mỏi... Biến chứng 
(3%) gồm vỡ u và u hoại tử nhiễm trùng. Siêu âm và 
chụp cắt lớp vi tính là hai phương pháp có giá trị trong 
chẩn đoán hình ảnh u máu gan. Trong đó, siêu âm 
cho chẩn đoán chính xác 69,2% với hình ảnh khối 
tăng âm, ranh giới rõ. Chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc 3 
thì là phương pháp chẩn đoán u máu gan có độ nhạy 
90,8% với các tiêu chuẩn:  

- Trước tiêm thuốc cản quang có khối giảm tỷ 
trọng, ranh giới rõ với nhu mô gan bình thường.  

- Sau tiêm thuốc cản quang, ở thì động mạch: 
ngấm thuốc mạnh dạng nốt ngoại vi khối với tỷ trọng 
tương đương động mạch chủ. 

- Thì tĩnh mạch cửa: khối tiếp tục ngấm thuốc 
hướng tâm. 

- Thì muộn: trên 3 phút khối ngấm đầy thuốc hoàn 
toàn đồng tỷ trọng với nhu mô gan hoặc có vùng tỷ trọng 
thấp trong u không ngấm thuốc. 

Các đặc điểm tổn thương chính là: vị trí u máu 
gan chủ yếu gặp ở gan phải (62,1%), gan trái chỉ 
thấy ở 31,8%. Kích thước khối u trung bình đo được 
trong mổ là 9,1 cm. Khối u máu thường có màu đỏ 
tím, mật độ mềm, ranh giới rõ so với nhu mô gan 
xung quanh. U thường có nhiều hang hốc, chứa đầy 
dịch máu đen và có thể ép xẹp, nhìn chung hầu hết 
u máu gan lớn là thể hang. 
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